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Tóm tắt: Dựa trên mẫu nghiên cứu gồm 402 học sinh từ lớp 10
đến lớp 12 của Trưêng THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bài viết
phân tích những yếu tố trưêng học đặc trưng cho nhóm trẻ
hạnh phúc và không hạnh phúc. Kết quả chỉ ra rằng, ngoại trừ
yếu tố kết quả học tập, các đặc trưng trưêng học khác bao gồm
khối lớp, áp lực học tập, giá trị bản thân ở trưêng học, hỗ trợ của
bạn bè, hỗ trợ của thầy cô, giới tính của giáo viên chủ nhiệm, và
học sinh có giáo viên yêu quí là những yếu tố có liên quan đến
cảm nhận hạnh phúc và không hạnh phúc của học sinh. Kết
quả này gợi ra rằng những hoạt động trợ giúp tại trưêng học
cần bám sát các yếu tố đặc trưng của nhóm trẻ hạnh phúc và
nhóm trẻ không hạnh phúc để tạo dựng một cuộc sống ở trưêng
có ý nghĩa với các em và để trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn khi tới
trưêng.

Từ khóa: Trẻ em; Giáo dục; Học sinh Trung học phổ thông; Môi
trưêng giáo dục; Hạnh phúc; Cảm nhận hạnh phúc của học

1. Mở đầu

Hạnh phúc có thể ®ưîc hiểu là biểu hiện của trạng thái an lạc (well-
being) (Diener, 2000; Cummins, Lau, 2010), là trạng thái cảm xúc dư¬ng
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tính trội hơn cảm xúc âm tính (Diener và các tác giả khác, 2009; Seligman,
2011), là sự hài lòng với cuộc sống (Diener, 2000; Seligman, 2011), hoặc
là chất lưîng cuộc sống (Dodge và các tác giả khác, 2012; The
International Wellbeing Group, 2013). Dù cách hiểu về hạnh phúc có khác
nhau, nhưng điểm chung nhất của khái niệm này vẫn là trạng thái thoải
mái, dễ chịu, hài lòng của con ngưêi với cuộc sống nói chung của họ.

Nghiên cứu về hạnh phúc của trẻ em quan tâm đến những chỉ báo ®ưîc
coi là quan trọng đối với chúng, từ đó hưíng đến các dịch vụ trợ giúp nhằm
mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho trẻ. Các chỉ báo rất đa dạng, từ sức
khỏe, kinh tế, chất lưîng cuộc sống, luật pháp bảo đảm quyền trẻ em, môi
trưêng trưêng học, gia đình, bạn bè, cộng đồng, các hoạt động của trẻ, sự
phát triển xã hội, cảm xúc, hành vi… Tổ chức Xã hội trẻ em (The Children’
society, 2016) của Anh đã chỉ ra 10 lĩnh vực quan trọng của trẻ: gia đình,
sức khỏe, nhà ở, bạn bè, sử dụng thời gian, tiền, tư¬ng lai, sự lựa chọn, hình
thức và trưêng học có liên quan chặt chẽ với cảm nhận hạnh phúc chủ quan
của chúng. Tổng quan các nghiên cứu của Holder và các các tác giả khác
(2011) đã chỉ ra 74 lĩnh vực ®ưîc cho là quan trọng đối với cuộc sống của
trẻ. Tuy nhiên, so với nghiên cứu về hạnh phúc của ngưêi lớn thì nghiên
cứu về hạnh phúc của trẻ em còn rất hạn chế (Selwyn, Wood, 2015), trong
khi trẻ em chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng dân số. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa cảm nhận hạnh phúc với
cuộc sống nói chung của trẻ ở các lĩnh vực khác nhau. Trẻ hạnh phúc hơn
thưêng có tự trọng và tự tin cao hơn (Gilman, Huebner, 2006), sức khỏe
hoặc sức khỏe tâm thần tốt hơn (The Children’s society, 2016; Layard,
Hagell, 2015; Shoshani và các tác giả khác, 2013), hài lòng với gia đình
cao hơn bạn bè (Huebner, 1991), gần gũi với gia đình hơn, ®ưîc tự chủ
trong lựa chọn hơn, có nhiều tiền và đồ vật hơn (the Children’s society,
2016). Một số nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt của trẻ hạnh phúc
và không hạnh phúc ở các yếu tố trưêng học như thái độ đối với giáo viên
(Gilman, Huebner, 2006), nhu cầu về thành tích học tập (Samuel và các
các tác giả khác, 2013), với thành tích học tập, một số yếu tố cá nhân như
giới tính, sức khỏe, sự tự tin, sự kỳ vọng cá nhân… và trưêng học như thái
độ đối với học tập, thái độ đối với trưêng học, với giáo viên (Huebner,
1991; Gilman,  Huebner, 2006; Tabbodi và các tác giả khác, 2015).

Trong những lĩnh vực trên, yếu tố trưêng học ®ưîc nhắc đến như mét
chỉ báo quan trọng với hạnh phúc của trẻ, tuy nhiên chưa ®ưîc nghiên cứu
một cách chi tiết. Ngoài ra, các nghiên cứu tập trung vào hạnh phúc nói
chung mà chưa tìm hiểu về hạnh phúc của các em ở trưêng học. Trong khi
đó, trưêng học là nơi phải đem lại cho trẻ em niềm hạnh phúc, sự vui vẻ
để làm nền tảng cho sự sẵn sàng và hào hứng của chúng với việc học kiến
thức và kỹ năng cuộc sống. 
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Tại Việt Nam, những nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc ở trưêng học
của trẻ em còn chưa nhiều. Trong bối cảnh giáo dục nưíc ta ®ưîc cho là
còn có nhiều vấn đề cần tháo gì như: chư¬ng trình quá tải, chất lưîng giáo
dục chưa ®ưîc như kỳ vọng của cha mẹ và xã hội, trẻ thiếu kỹ năng mềm,
học sinh chán học, học thêm tràn lan, áp lực của bệnh thành tích… thì một
nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc ở trưêng học của trẻ là điều cần thiết. 

2. Phư¬ng pháp nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu này mang tính khám phá về cảm nhận hạnh phúc của trẻ
em ở trưêng học và ®ưîc thực hiện năm 2017 ở trưêng Trung học phổ
thông Vĩnh Bảo, một trưêng công ở vùng ngoại « thành phố Hải Phòng.
Năm học 2016-2017, nhà trưêng có tổng số 1892 học sinh, mỗi khối có từ
12-15 lớp. Các lớp tham gia nghiên cứu là các lớp bình thưêng, không
thuộc các lớp chọn của nhà trưêng. 

Mẫu nghiên cứu trong điều tra một lần theo lát cắt ngang là 410 học
sinh, sử dụng bảng hỏi tự điền tại lớp học dưíi sự hưíng dẫn của ngưêi
điều tra với thời gian khoảng từ 25 đến 30 phút. Có 402 phiếu thu ®ưîc là
hợp lệ để ®ưa vào phân tích (có đầy đủ thông tin và thông tin ®ưîc điền
không theo qui luật bất thưêng như chỉ chọn 1 số liên tục qua nhiều câu
hỏi, hay chọn số theo qui luật lặp lại). Tất cả học sinh đều tự nguyện tham
gia cuộc nghiên cứu. Phân bố mẫu ở ba khối lớp là: lớp 10 (23,9%), lớp
11 (28,9%) và lớp 12 (47,3%). Tỷ lệ học sinh nam trả lời là 47,3% và nữ
là 52,7%. 

Công cụ nghiên cứu

Thang Cảm nhận hạnh phúc ở trưêng: thang đo ®ưîc xây dựng gồm 6
mệnh đề đánh giá về trạng thái cảm xúc tích cực hay tiêu cực mà trẻ trải
nghiệm ở trưêng(1). Thang điểm Likert 5 bậc ®ưîc sử dụng để đo lưêng
mức độ thưêng xuyên trải nghiệm cảm xúc trong vòng 1 tháng vừa qua,
với 1 “Không bao giờ”, và 5 “Rất thưêng xuyên”. Thang ®ưîc kiểm chứng
là đảm bảo về độ ổn định (hệ số Cronbach Alpha là 0,941) và độ xác thực.
Phép phân tích nhân tố chiết xuất một nhân tố duy nhất, giải thích ®ưîc
80% cho sự biến thiên của bộ dữ liệu, chứng minh độ hội tụ của thang, các
mệnh đề chỉ đo một khái niệm duy nhất. 

Trên cơ sở tổng hợp 2.412 ý kiến của học sinh qua câu hỏi mở ở giai
đoạn đầu nghiên cứu về những điều ở trưêng khiến các em thích nhất hoặc
chán ghét nhất, kết hợp với một số yếu tố nhân khẩu xã hội, nghiên cứu
đã chỉ ra “Các yếu tố trưêng học” có liên quan đến cảm xúc ở trưêng của
học sinh gồm 4 lĩnh vực cơ bản: các yếu tố học tập (áp lực học tập, điểm
số), yếu tố bạn bè (có bạn thân, sự hỗ trợ của bạn bè), thầy cô (sự hỗ trợ
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của thầy cô, giới tính của giáo viên chủ nhiệm, có thầy cô yêu thích) và
giá trị cá nhân ở trưêng học. Trong nghiên cứu này, các yếu tố đó ®ưîc
diễn đạt như sau: “Bạn bè cạnh tranh và ghen tị với em”; “Thầy cô động
viên khích lệ em”; “Em có môn học mình yêu thích” hay “ Mọi ngưêi
không để ý tới những cống hiến của em cho trưêng, lớp”. Mỗi mệnh đề có
4 phư¬ng án trả lời với các mức độ từ 1 “Không đúng với em” đến 4
“Đúng hoàn toàn với em”.  

Phân tích thống kê

Điểm Cảm nhận hạnh phúc ở trưêng là tổng điểm của 6 mệnh đề đánh
giá sau khi đã đổi điểm 2 mệnh đề nghịch đảo. Những học sinh trải
nghiệm các cảm xúc dư¬ng tính thưêng xuyên hơn, và ít trải nghiệm cảm
xúc âm tính ®ưîc coi là những em có mức độ hạnh phúc cao hơn. 

Trẻ thuộc nhóm hạnh phúc hay không hạnh phúc căn cứ vào điểm Cảm
nhận hạnh phúc ở trưêng. Trẻ có điểm tổng nhỏ hơn 12 (trung bình nhỏ hơn
2 điểm mỗi mệnh đề, ở mức rất ít khi hoặc không bao giờ cảm thấy hạnh
phúc) thuộc nhóm không hạnh phúc và những trẻ có điểm trên 24 (trung
bình trên 4 điểm mỗi mệnh đề, tức là nhiều khi hoặc luôn luôn cảm thấy
hạnh phúc ở trưêng) thuộc nhóm trẻ hạnh phúc. Do nghiên cứu chỉ quan tâm
đến những đặc trưng của trẻ hạnh phúc và không hạnh phúc nên trẻ thuộc
nhóm điểm trung gian giữa 2 khoảng này sẽ không ®ưa vào phân tích.

Khi phân tích, câu trả lời về các yếu tố trưêng học ®ưîc nhóm gộp như
sau: “Không đúng với em” và “Chỉ đúng một chút với em” gộp thành 1
phư¬ng án là “Không đúng với em”. Còn “Đúng phần nhiều với em” và
“Đúng hoàn toàn với em” nhóm gộp thành “Đúng với em”. Sự chênh lệch
cao đáng kể giữa tỷ lệ % số học sinh trả lời “Đúng” của 2 nhóm hạnh phúc
và không hạnh phúc ở các yếu tố trưêng học tư¬ng ứng ®ưîc xem xét sẽ
chỉ ra những yếu tố đặc trưng cho nhóm trẻ cảm thấy hạnh phúc và không
hạnh phúc khi tới trưêng.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Cảm nhận hạnh phúc ở trưêng học của học sinh 

Kết quả cho thấy điểm hạnh phúc thấp nhất của mẫu là 9 (1,7%) và
điểm cao nhất là 28 (4,5%), điểm trung vị của mẫu là 20 điểm, trên dải
điểm của thang đo từ 6 (tối thiểu) đến 30 (tối đa). Phân bố điểm khá dàn
trải, với nhiều đỉnh ở các mức độ điểm khác nhau. Điều đó cho thấy cảm
nhận hạnh phúc của các học sinh không những khá khác biệt, mà còn ®ưîc
phân bố ở mọi khu vực của thang điểm. Số học sinh hầu như không bao
giờ, hoặc rất ít khi cảm thấy hạnh phúc ở trưêng (có điểm cảm nhận hạnh
phúc nhỏ hơn 12) chiếm tỷ lệ 25,4%, và số học sinh có điểm cảm nhận
hạnh phúc trung bình lớn hơn 24 (tức là những em khá thưêng xuyên cảm
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thấy hạnh phúc khi tới trưêng) chiếm 29,1%. 

Đa số học sinh trải nghiệm nhiều loại cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực,
nhưng về tổng thể thì cảm xúc tích cực vẫn ®ưîc trẻ cảm nhận nhiều hơn
khi đến trưêng. Tuy nhiên, có đến 1/4 số học sinh không hoặc ít cảm thấy
hạnh phúc khi tới trưêng là một con số mà công tác học ®ưêng cần quan
tâm.

Dữ liệu cũng cho thấy, mức độ hạnh phúc không khác biệt giữa trẻ nam
và nữ, nhưng chênh lệch khá rõ giữa trẻ ở các khối lớp khác nhau. Điểm
hạnh phúc ở trưêng của trẻ lớp 10, 11 và 12 lần lưît là 13,3;  24,1 và 19,8.
Có thể thấy, trẻ lớp 11 hạnh phúc nhất và lớp 10 là ít hạnh phúc nhất. Điều
này có thể hiểu ®ưîc khi trẻ lớp 10 là những em mới vào trưêng, có thể
chưa đủ thời gian để có các mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng như làm
quen với môi trưêng học tập mới, còn trẻ lớp 12 thì đang chịu áp lực rất
lớn của các kỳ thi quan trọng cuối cấp. 

3.2. Các yếu tố học tập ở trẻ hạnh phúc và không hạnh phúc 

Học tập là hoạt động quan trọng ở trưêng học của học sinh. ở Việt
Nam, mặc dù giáo dục vẫn ®ưîc coi gồm cả dạy kiến thức lẫn dạy đạo đức
nhưng ở trưêng học, việc dạy kiến thức vẫn ®ưîc chú trọng hàng đầu. Kết
quả học tập của học sinh luôn là mối quan tâm không chỉ của giáo viên
mà còn cả các bậc cha mẹ bởi đó là tiêu chuẩn đánh giá thành tích quan
trọng bậc nhất ở trưêng học.  

Dữ liệu ở Bảng 1 cho thấy áp lực về điểm số, về kiểm tra và thi cử là
những vấn đề của nhóm trẻ không hạnh phúc. 100% số trẻ ở nhóm không

Bảng 1. Các yếu tố liên quan đến học tập của trẻ hạnh phúc 
và không hạnh phúc ở trưêng (%)
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hạnh phúc đều coi điểm số là vô cùng quan trọng và luôn lo lắng về vấn
đề thi và kiểm tra. Trong khi ở nhóm hạnh phúc, tỷ lệ này thấp hơn hẳn
(18,7% và 31,7%).

Khoảng 3/4 số trẻ trong nhóm hạnh phúc khi đến trưêng đều có môn
học nào đó mình cảm thấy yêu thích. Tỷ lệ này ở nhóm không hạnh phúc
thấp hơn khoảng 20 điểm phần trăm. 

Một điều đáng quan tâm là kết quả học tập ở hai nhóm trẻ này là tư¬ng
®ư¬ng nhau, cả về điểm trung bình (theo báo cáo của các học sinh thì điểm
trung bình là 7,5 cho nhóm trẻ hạnh phúc và 7,4 cho nhóm trẻ không hạnh
phúc) lẫn tỷ lệ học sinh giỏi (22,0% và 20,6%). Hay nói khác đi, áp lực
học tập (chủ yếu về kết quả học hơn là về khối lưîng bài phải học) đối với
trẻ ở nhóm không hạnh phúc cao hơn hẳn nhưng kết quả đạt ®ưîc ở hai
nhóm lại như nhau. 

3.3. Các yếu tố bạn bè của trẻ hạnh phúc và không hạnh phúc ở trưêng

Giao lưu, kết nối với bạn bè là nhu cầu rất mạnh của tuổi vị thành niên,
và là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này. Đặc biệt ở giai đoạn cuối của tuổi
vị thành niên, bạn bè là một trong những trụ cột giúp định hình nhân cách,
củng cố hình ảnh cái tôi, sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Bảng 2 trình bày
những yếu tố liên quan đến lĩnh vực bạn bè ở trưêng của hai nhóm trẻ hạnh
phúc và không hạnh phúc. 

Bảng 2.  Các yếu tố liên quan đến bạn bè của trẻ hạnh phúc 
và không hạnh phúc ở trưêng (%)
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Số liệu chỉ ra rằng, 100% các em ở nhóm trẻ không hạnh phúc cho rằng
luôn bị bạn bè có những hành động không đẹp với mình như nói xấu, đặt
chuyện, tỵ nạnh, cạnh tranh hoặc bị bạn bè không quan tâm, các em không
®ưîc bạn bè lắng nghe, chia sẻ.

Còn phần lớn trẻ trong nhóm hạnh phúc thì ®ưîc bạn tin tưëng, có bạn
tin cậy để chia sẻ chuyện buồn vui, ®ưîc bạn tôn trọng, hỗ trợ giúp đỡ
trong học tập, lúc khó khăn, có ®ưîc lời khuyên chân thành từ bạn bè.

Kết quả trên cho thấy bạn bè là chỗ dựa tinh thần khá vững chắc cho
những trẻ hạnh phúc trong khi lại là vấn đề của trẻ không hạnh phúc. 

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy rằng, việc có bạn thân thiết học chung
một lớp không phải là yếu tố đặc trưng cho hạnh phúc của trẻ ở trưêng khi
tỷ lệ có bạn thân thiết cùng lớp ở nhóm hạnh phúc và nhóm không hạnh
phúc không khác biệt quá lớn. Việc có một hay vài ngưêi bạn thân trong
lớp chưa đủ làm trẻ hạnh phúc mà chúng cần ®ưîc sự ủng hộ của nhiều
bạn trong tập thể hơn. Trong khi đó, đối với nhóm trẻ hạnh phúc, các em
khi đến trưêng có cảm nhận ®ưîc sống giữa tập thể bạn bè thân ái, tin cậy
và tôn trọng lẫn nhau.

3.4. Các yếu tố giáo viên của trẻ hạnh phúc và không hạnh phúc ở
trưêng 

Quan hệ thầy trò là mối quan hệ đặc biệt của trẻ ở trưêng. Mối quan hệ
có chất lưîng với thầy cô có thể mang đến cho trẻ cảm giác ®ưîc bảo vệ,
®ưîc ủng hộ, giúp trẻ không những thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập ở
trưêng mà còn hưíng các em đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Bởi
sản phẩm của giáo dục không chỉ là một học sinh có những kiến thức phổ
thông cần thiết mà còn là một con ngưêi có tâm hồn. 

Bảng 3 liệt kê các đánh giá có liên quan đến giáo viên ở nhóm trẻ hạnh
phúc và không hạnh phúc, cho thấy ở nhóm trẻ không hạnh phúc, tất cả
trẻ đều cảm thấy mình không ®ưîc phép ®ưa ra ý kiến phản biện trong giờ
học. Các em cũng thấy mình không ®ưîc thầy cô đối xử công bằng và ít
®ưîc thầy cô để ý. Những cảm giác như thế có rất ít ở nhóm trẻ hạnh phúc.

Phần lớn trong nhóm trẻ hạnh phúc đánh giá có thầy cô mà mình thực
sự yêu quÝ. Thầy cô cũng là nguồn hỗ trợ tích cực cho các em như: đánh
giá cao mỗi tiến bộ của các em, động viên khích lệ, tạo động lực học tập
cho các em, có biện pháp giúp em chăm học. Với những trẻ hạnh phúc,
thầy cô thực sự là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho trẻ ở trưêng.
Trong khi đó, thực sự rất ít trẻ ở nhóm không hạnh phúc đánh giá cao sự
quan tâm của giáo viên đối với các em với những khía cạnh đó. Một điểm
đáng lưu ý là phần lớn những trẻ hạnh phúc học ở lớp có thầy giáo làm
chủ nhiệm, trong khi nhóm trẻ không hạnh phúc lại phần lớn học ở lớp do



88 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 27, số 6, tr. 81-92

cô giáo làm chủ nhiệm. Thực sự, liệu giới tính của giáo viên chủ nhiệm có
là một yếu tố liên quan đến cảm nhận hạnh phúc của trẻ hay không còn
cần ®ưîc kiếm chứng thêm nhưng phát hiện này gợi ý cho những nghiên
cứu xem trẻ thích cách ứng xử nào của thầy và cô giáo với mình. 

Kết quả cũng cho thấy, một số yếu tố thuộc giáo viên ®ưîc đánh giá
như nhau (chênh lệch không lớn) ở 2 nhóm trẻ như ®ưa ra lời khuyên cho
trò, động viên các em tham gia hoạt động tập thể, hay giúp trẻ tự tin hơn.
Yếu tố “Thầy cô ®ưa ra những lời khuyên trong nhiều tình huống” thậm
chí còn ®ưîc trẻ ở nhóm không hạnh phúc nhìn nhận cao hơn so với nhóm
trẻ hạnh phúc (100% so với 80,5%). 

Bảng 3. Các yếu tố liên quan đến giáo viên của trẻ hạnh phúc 
và không hạnh phúc (%)
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3.5. Cảm nhận về giá trị bản thân trong tập thể của trẻ hạnh phúc
và không hạnh phúc ở trưêng 

Trong đời sống trưêng học, trẻ tham gia vào nhiều hoạt động tập thể
khác nhau. Mối quan hệ của mỗi học sinh và tập thể lớp là mối quan hệ
qua lại và bổ trợ cho nhau. Mỗi đóng góp của cá nhân ®ưîc tập thể ghi
nhận là nguồn động lực để cá nhân gắn bó hơn, tham gia nhiều hơn với tập
thể. Và tập thể sẽ ngày càng vững mạnh hơn khi các cá nhân trong tập thể
tôn trọng, bình đẳng và cùng quan tâm đến mục đích chung. Chính thông
qua hoạt động tập thể, mà trẻ cảm nhận ®ưîc giá trị của bản thân mình. ở
đây sẽ tìm hiểu xem sự đánh giá các giá trị này ở hai nhóm trẻ hạnh phúc
và không hạnh phúc như thế nào. 

Bảng 4 liệt kê các dữ liệu này ở 2 nhóm trẻ cho thấy, nhóm trẻ hạnh
phúc cảm thấy ®ưîc giá trị của bản thân, cảm thấy ý kiến đóng góp của
mình ®ưîc lắng nghe, ®ưîc ủng hộ. Trong khi nhóm trẻ không hạnh phúc
thì lại cảm thấy những đóng góp của mình cho tập thể không ®ưîc mọi
ngưêi ghi nhận và các em cũng không quan tâm đến các hoạt động của
lớp, của trưêng. Đáng chú ý là cả hai nhóm đều có tỷ lệ trẻ tự đánh giá về
sự đóng góp của mình xây dựng tập thể là như nhau. Nói cách khác, sự
khác biệt giữa 2 nhóm trẻ này là rõ rệt ở việc ®ưîc tập thể công nhận hay
không các giá trị đóng góp của bản thân chứ không ở các hoạt động góp
phần xây dựng tập thể ấy. 

Như vậy, những học sinh cảm thấy hạnh phúc thì có tỷ lệ nhìn nhận giá
trị bản thân trong tập thể ®ưîc đánh giá cao hơn, ngưîc lại, các học sinh

Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến giá trị cá nhân trong tập thể ở nhóm
hạnh phúc và không hạnh phúc (%)
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cảm thấy không hạnh phúc thì nhìn nhận các giá trị của bản thân ®ưîc
đánh giá không đúng như kỳ vọng có tỷ lệ cao hơn.

4. Bàn luận và gợi ý rót ra cho hoạt động trợ giúp trẻ ở trưêng học

Những điểm khác biệt nhất giữa trẻ hạnh phúc và không hạnh phúc

Tổng hợp lại những kết quả ở trên, có thể liệt kê ra những yếu tố trưêng
học đặc trưng nhất cho 2 nhóm trẻ hạnh phúc và không hạnh phúc ở
trưêng (Độ chênh lệch giữa tỷ lệ ở hai nhóm là trên 75%).

Trẻ hạnh phúc có cảm nhận cao hơn hẳn nhóm trẻ không hạnh phúc về
việc ®ưîc lắng nghe, ®ưîc khích lệ, ®ưîc tin tưëng, ®ưîc đánh giá cao và
có thầy cô mình yêu quÝ ở trưêng. Đây thực sự là những yếu tố tâm lý làm
bình an trạng thái nội tâm và mang tính chất nâng đỡ tinh thần cho học
sinh. Những điều làm các em hạnh phúc đòi hỏi thầy cô phải trở thành
những ngưêi khiến các em yêu quÝ, tin cậy, đòi hỏi trẻ phải xây dựng ®ưîc
mối quan hệ tin tưëng, chân thành với bạn bè. 

Trong khi đó, đối với nhóm trẻ cảm nhận không hạnh phúc thì có tỷ lệ
cao đánh giá rằng các em không ®ưîc có ý kiến phản biện, không ®ưîc
đối xử công bằng, không ®ưîc thầy cô để ý đến cũng như cảm thấy không
®ưîc đánh giá đúng giá trị đóng góp ở trưêng. Đồng thời, một bộ phận lớn
các em ở nhóm không hạnh phúc cảm thấy không có ®ưîc chỗ dựa tinh
thần từ những ngưêi bạn đúng nghĩa. Đó là những điều khiến các em cảm
thấy mình không ®ưîc bảo vệ, bị đứng ngoài tập thể, cảm thấy không có
giá trị hoặc có cảm giác bất công. 

Những yếu tố trưêng học ®ưîc nghiên cứu ở đây không tồn tại độc lập
mà có mối tư¬ng quan khá mạnh với nhau. Hệ số tư¬ng quan Pearson của
từng cặp các yếu tố áp lực học tập, sự hỗ trợ của bạn bè, của thầy cô và
cảm nhận giá trị cá nhân trong tập thể có độ lớn (theo giá trị tuyệt đối) từ
0,55 đến 0,78 (p<0,01), trong khi kết quả học tập không tư¬ng quan có ý
nghĩa thống kê với hạnh phúc.

Như vậy, các yếu tố trưêng học đặc trưng của nhóm trẻ hạnh phúc hay
không hạnh phúc chủ yếu là việc các em cảm nhận về giá trị của chúng ở
môi trưêng trưêng học, về sự đối xử công bằng và tình yêu thư¬ng của các
thầy cô, về mối quan hệ bạn bè. Có một khuôn mẫu cảm nhận ít áp lực học
tập hơn, hỗ trợ cao hơn từ bạn bè và thầy cô giáo và cảm nhận giá trị cao
hơn trong số các em cảm thấy hạnh phúc so với các em cảm thấy không
hạnh phúc. Kết quả này đặt ra vấn đề là những trẻ đang phải sống với các
yếu tố trưêng học bất lợi cần ®ưîc quan tâm hỗ trợ như thế nào để từng
bưíc giảm đi tính bất lợi của các yếu tố đó đối với chúng, từ đó bảo đảm
rằng tất cả học sinh đều có ®ưîc cảm giác “mỗi ngày đến trưêng là một
ngày vui”!
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Kết quả này cũng cho thấy công tác xã hội trưêng học cần bám sát các
yếu tố đặc trưng của nhóm trẻ hạnh phúc và nhóm trẻ không hạnh phúc
để tạo dựng ®ưîc một cuộc sông ở trưêng có ý nghĩa với các em. Cụ thể
là, các em cần thấy ®ưîc không bị áp lực học tập bởi cha mẹ, thầy cô, và
chính bản thân mình, nhất là khi điểm số không là điểm khác biệt giữa trẻ
hạnh phúc và không hạnh phúc. Trẻ cũng cần ®ưîc hưíng dẫn kỹ năng xây
dùng quan hệ bạn bè, làm ngưêi bạn tốt cũng như ®ưîc trợ giúp để có tư
duy tích cực, thể hiện giá trị của bản thân trong tập thể thông qua tham gia
hoạt động tập thể. Giáo viên cũng cần ®ưîc cung cấp kiến thức để có cách
ứng xử và thái độ mang tính hỗ trợ đối với học sinh. 

Những hạn chế của nghiên cứu

Trong những yếu tố có sự khác biệt cao nhất giữa trẻ hạnh phúc và
không hạnh phúc, không có kết quả học tập, điều này dưêng như đang đi
ngưîc với những điều mà thầy cô và cha mẹ quan tâm, coi yếu tố kiến thức
học tập là điều quan trọng nhất của các em ở trưêng học chứ không phải
là làm sao cho trẻ cảm thấy hạnh phúc ở trưêng. Tuy nhiên, dữ liệu phân
tích (không nêu cụ thể ở đây) cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê về mức độ hạnh phúc của học sinh ở 3 khối lớp. Những học sinh hạnh
phúc dưêng như phần nhiều rơi vào khối lớp 11, còn những trẻ không hạnh
phúc phần nhiều ở khối lớp 10. Trong khi đó, lớp 12 mới là khối lớp chịu
áp lực học tập cao hơn cả khi phải đối mặt với các kỳ thi quan trọng nhất
của đời học sinh. Như thế, áp lực học tập thực sự và áp lực học tập mà mỗi
trẻ cảm nhận thấy là có thể khác nhau. Điều này cũng một phần làm giảm
đi tác động thực sự của yếu tố học tập đến cảm nhận hạnh phúc của trẻ
trong nghiên cứu này. 

Đây là một nghiên cứu bưíc đầu thử phát hiện các yếu tố trưêng học
có liên quan đến hạnh phúc ở trưêng của trẻ em ở một trưêng duy nhất.
Điều đó cũng làm hạn chế tính khái quát của kết quả nghiên cứu cho tổng
thể. Ngoài ra, bài viết tập trung vào đặc điểm cảm nhận của học sinh về
các yếu tố trưêng học của trẻ ở nhóm cảm thấy hạnh phúc và không hạnh
phúc chứ không đi sâu phân tích các quan hệ nhân quả vì các đặc trưng
tâm lý đều ®ưîc đo tại một thời điểm. Cần có những công cụ khác để phân
tích sâu hơn mối quan hệ nhân quả về các yếu tố tác động đến cảm nhận
hạnh phúc của học sinh.n

Chú thích

(1) Sáu mệnh đề đánh giá bao gồm: Tôi cảm thấy vui vẻ khi đến trưêng; Tôi
cảm thấy bực bội vì những chuyện ở trưêng; Tôi thích cưêi đùa với các bạn; Tôi
cảm thấy ở trưêng thật thoải mái và dễ chịu; Tôi thấy lo lắng khi tới trưêng; Tôi
thích đến lớp
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